
Chương VI : GIAO THOA ÁNH SÁNG

I . Tổng quát về sự giao thoa ánh sáng.
1) Sự chồng chất hai sóng ánh sáng:
Khi cường độ của sóng ánh sáng, do sự chồng chất của hai hay nhiều sóng, không bằng tổng

cường độ của từng sóng, ta  gọi là hiện tượng giao thoa ánh sáng .
Khảo sát hai nguồn điểm S 1 và S2, chúng phát ra các đoàn sóng có cùng tần số . Sóng truyền

tới điểm M có biểu thức:

S1(M1t) = S1m cos 2 (t 
c

MS1  )  1 sup  1 ]

S2(M1t) = S2m cos 2 (t 
c

MS 2 )  2 sup  2 ]

Tín hiệu ánh sáng tại M:
S ( M1t ) = S 1( M1t )  S 2( M1t )
I = K< ( S1  S2 )2 > = K < S1

2 >   K < S2
2 > + 2 K < S1 S2 >

K < S1
2 > =

2

1 KS2
1m =I1

K < S2
2 > =

2

1 KS2
2m =I2

2KS1m S2m = 214 II

2K S1S2 = 214 II  cos [ 2 ( t 
c

MS1 )  1 sup  1 ]

 cos 2 (t 
c

MS2 )  2 sup  2 ]

= 212 II  cos [ 2 ( 2t 
c

MS1 
c

MS2 )  1 sup  1 + 2 sup  2 ]

+ 212 II  cos 2 (
c

MS2 
c

MS1 )  1 sup  1  2 sup  2 ]

 I= I1 + I2 + 212 II  cos  (M1t)

vôùi   M1t = 2 (
c

MS2 
c

MS1 )  1 sup  1  2 sup  2 ]

là độ lệch pha tại điểm M của sóng S 2 đối với S1.

Hai sóng có độ lệch pha phụ thuo äc ngẫu nhiên theo thời gian, được gọi là hai sóng không kết
hợp: I = I1 + I2

2) Sóng kết hợp:
Giả sử hai đoàn sóng chồng chất tại M xuất phát từ cùng một đoàn sóng được phát ra từ một nguồn S.

 1 = 2;  ( M ) giữ nguyên không đổi theo thời g ian.
Hai sóng như vậy được gọi là hoàn toàn kết hợp ( có cùng tần số ).
Hiệu quang lộ :

 M  =  SM 2   SM 1 +sup



vôùi sup =
2

c (1sup  2sup )

 SM 1 và  SM 2  là quang lộ từ S tới M bởi hai ti a 1 và 2

Độ lệch pha ( M ) =
0

2



 (M)   không phụ thuộc vào thời gian.

I(M) = I1 + I2 + 22 II
Í

cos  (M)= I1 + I2 + 22 II
Í

cos (
0

2


 (M))

 hiện  tượng giao thoa  (ánh  sáng )
Đối với các sóng kết hợp một phần :

0  < cos  (M)>  cos (
0

2


 (M))

3) Caùc vaân giao thoa:
 Cường độ sáng cực đại trên các mặt được xác định bởi

( M) = m 0 m:số nguyên

 Cường độ cực tiểu :

( M) =  (m +
2

1 )0

  Bậc giao thoa :

0


p

Trên màn quan sát ta trông thấy các vân sáng và vân tối xen kẽ nhau.
Đối với các vân sáng p =m
Vân tối p = m +

2

1

 Độ tương phản  :

minmax

minmax

II

II






4) Các  hệ giao thoa:
a) Chia mặt sóng: hai sóng giao thoa phát ra bởi sự chia một cách hình học mặt sóng của

nguồn sơ cấp  hai tia khác nhau từ một nguồn .
b) Chia biên độ: một mặt phản xạ không toàn phần thực hiện sự chia về mặt năng lượng từ

cùng một tia phát ra bởi nguồn . Hay sóng giao thoa với nhau sau khi đi qua những đường
khác nhau.

5) Tính kết hợp của hệ giao thoa:
a) Tính kết hợp thời gian .

Ta xét trường hợp nguồn điểm S, nó phát ra những đoàn sóng với những khoảng thời gian c

và chiều dài kết hợp lc tương ứng.
Mỗi đoàn sóng phát ra từ S bị chia thành hai đoàn sóng. Chúng đến điểm M của trường gia o

thoa sau khi đi qua các đường ( tia) 1 và 2 . Do hai tia khác nhau, giữa chúng có độ trễ :

t =
   

c

SM

c

SM 12 

Để có thể quan sát hiện tượng giao thoa, hiệu quang lộ phải nhỏ hơn chiều dài kế t hợp:
( SM )2 -  ( SM )1  lc

Ta nói các sóng kết hợp thời gian .



b) Tính kết hợp không  gian
Một nguồn rộng gồm tập hợp các nguồn điểm không kết hợp với nhau , được phân bố trên

một mặt hoặc trong thể tích nào đó .
Các vân giao thoa được tạo ra bởi một nguồn rộng có thể bị mờ khi độ rộng của nguồn tăng .
Chiều dài kết hợp không gian là độ rộng cực đại của nguồn khi c ho một bức ảnh giao thoa mờ .

6) Giao thoa bằng ánh sáng phân cực :
Nếu ánh sáng phân cực, cần phải tính đến hướng của trường E


 khi khảo sát sự giao thoa ,

mô hình vô hướng của ánh sáng không đủ để giải quyết bài toán .

II. Giao thoa bằng chia biên độ
1) Bản mỏng có bề dày không đổi:

      Xét một bản mỏng có bề dày không đổi d, chiết suất n. Rọi sáng bản bằng một nguồn sáng rộng
. Xét một chùm song song truyền tới bản với góc tới i 1. Mỗi tia của chùm khi tới bản sẽ tách làm 2:
một phần phản xạ ở ngay mặt trên, còn một phần đi vào bản mỏng và phản xạ ở mặt dưới, đi lên
trên và ló ra ngoài. Khi ra ngòai không khí hai tia phản xạ song song với nhau. Nếu dùng thấu kính
hội tụ hai tia tại M trong mặt phẳng tiêu thì chúng sẽ giao thoa với nhau. Hiệu quang lộ của hai tia:

L1 L2 = n ( AB + BC )  (AE +
2

  )

AE = CE sini1 = 2d tgi2 sini1, AB = BC =
2cos i

d

L1 L2 =
2cos

2

i

nd   2d tgi2 sini1 
2



Các chùm sáng có cùng góc tới i 1 sẽ hội tụ tại các điểm nằm trên một đường tròn có tâm tại
F  các vân giao thoa là những đường tròn đồng tâm và được gọi là các vân giao thoa cùng độ
nghiêng.

2) Nêm không khí :



Nêm không khí là một lớp không khí hình nêm , giới hạn bởi hay bản thuỷ tinh đặt nghiêng
nhau một góc  nhỏ.

1và 2 là hai mặt của nêm , giao tuyến của hay mặt này được gọi là cạnh nêm. Rọi một
chùm sáng đơn sắc song song vuông góc với mặt 2. Xét tia OI của chùm. Tia đó đi vào bản thuỷ
tinh G1 đến M nó tách thành hai: một phần phản xạ tại M, còn một phần truyền qua nêm không khí,
phản xạ trên mặt 2, trở về M và ló ra ngoài theo đường MIO.

L1 – L2 = 2d +
2



Các vân giao thoa là những đoạn thẳng song song với cạnh nêm .

3) Giao thoa kế  Michelson:
Giao thoa kế  Michelson gồm hai gư ông (M1 đối diện với cửa vào và M 2 gần vuông góc với

M1) và một bản bán phản xạ được gọi là bản chia sóng hợp với các gương góc
4

 .

Một chùm tia khi đi vào máy, bị chia làm hai và chúng ra khỏi máy sau  khi đi qua những đoạn
đường khác nhau.

Như thế, ta có thể quan sát sự giao thoa bằng cách chia biên độ .



Sóng từ nguồn điểm S và đi ra khỏi giao thoa kế sau khi đi qua đường 1 giống như sóng phát
ra bởi nguồn ảo đặt tại S1.

Sóng đi qua đường 2 giống như sóng phát ra bởi nguồn ảo đặt tại S 2.
Quang lộ:

(SP)1 = (S1P ) và  (SP)2 = (S2P )
 Sơ đồ tương đương  :

Giao thoa kế Michelson tương đương với một bản mỏng  không khí giới hạn giưã hai bề mặt
phản xạ M2 và M1

, đối xứng với M1 qua bản chia sóng.
 Nếu M2 và M1

 song song: bản mỏng với các mặt song song. Có một bất biến khi quay quanh
một trục nào đó vuông góc với M 2.

 Nếu M2 và M1
 không song song: nêm không khí .

III. Giao thoa kế Michelson ở “trạng thái “ bản mỏng không khí với các mặt song
song.



Hiệu quang lộ:
 = 2e cosi

Với e là bề dày của bản mỏng.

I = 2I0 ( 1 + cos

2 )                 với  = S2P - S1P

Các mặt đẳng cường độ là họ hyperboloids tròn xoay quay quanh trục là đường nối S1 và S2.
Đối với một nguồn điểm, các vân rõ nhưng kém sa ùng , giao thoa không định xứ .
Đối với nguồn sáng rộng, các vân sáng và tương phản tốt ở khoảng cách lớn, hoặc trong mặt

phẳng tiêu của thấu kính ở những chổ khác thì vân mờ. Giao thoa định xứ ở vô cực.
Vân có cùng độ nghiêng

Vân  bậc p tương ứng với góc nghiêng i : cosi =
e

p

2



 = p = 2e cos i
Với bề dày e, bậc giao thoa cực đại ở tâm của các vân tròn  ( i= 0)


e

p
2

0 

p : bán kính của vân tròn bậc p
p = pif  với f   là tiêu cự của thấu kính hội tụ

cos ip  1 
0

2

22 p

p

e

pi p 



0

0 )(2

p

pp
i p




Bán kính của vân tròn thứ k:

k = k
p

k
f 1

0

2


1 là bán kính của vân tròn thứ nhất

0
1

2

p
f 

IV. Giao thoa kế Michelson ở trạng thái “ nêm không khí”
1) Chiếu sáng bằng một nguồn điểm:

a) Nguồn điểm ở khoảng cách hữu hạn.





Góc  giữa gương thực M2 và gương ảnh M1
 luôn luôn rất nhỏ. Các mặt đẳng cường độ là

các hyperboloides tròn xoay mà tiêu điểm là các nguồn thứ cấp S1 và S2. Giao của các
hyperboloids này với màn quan sát một cách gần đúng là những đoạn t hẳng song song với
cạnh nêm.
Các vân giao thoa tồn tại khắp nơi trong trươ øng giao thoa với cùng độ tương phản . Chúng
không định xứ.
b) Nguồn điểm ở vô cực.
Sóng phát ra từ một nguồn điểm ở vô cực là một sóng phẳng; góc giữa hai gương M 2 và M1



bằng , sóng phẳng này sẽ cho hai sóng phẳng với go ùc giữa các phương của chúng bằng 2 .
Các mặt đẳng cường độ là các mặt phẳng song song, khoảng cách giữa hai mặt đẳng cường

độ cạnh nhau là


2











PAr




1k


và 2k


 là các vectơ sóng của hay sóng phẳng phản xạ từ  M 2 và M1
.

Độ lệch pha của hay sóng giao thoa tại P :
 P  = ( 2k


 1k


 ). r

  + 0

= ( 2k

 1k


 ). r



0 =0 , vì các sóng này đồng pha tại A
Các mặt đẳng cường độ, trên đó  = cos t , là các mặt phẳng vuông góc với vectơ ( 2k


 1k


 ).

Xét trường hợp mặt phẳng tới vuông góc với cạnh nêm. Chọn trục Ax nằm trên M 1
, tia tới

với góc tới i0 trên M1


r
 (x,y); 1k


(k sin i0 , k cos i0 ); 2k


(k sin(i0 +2 ) ,  k cos(i0 +2 ))

 ( 2k

 1k


 ) r

 =

2  2sin  ( x cos(i0 + ) + y sin(i0 + ))

Phương trình của các mặt  có cường độ cực đại ;
 (P) = ( 2k


 1k


 ) r

 = 2p

 x cos(i0 + ) + y sin(i0 + ) =


2

p

 họ các mặt phẳng cách đều nhau, khoảng các h giữa hai mặt kề nhau là


2

, mặt

phẳng p = 0 đi qua cạnh nêm.

2) Chiếu sáng bằng một nguồn rộng ở vô cực :
Nếu muốn có những vân tương phản tốt, cần phải đưa màn lại gần khi ta mở rộng dần nguồn
sáng.
Nếu nguồn sáng rộng, các vân giao thoa được định xứ trên một mặ t ở gần ảnh của các
gương.
Giả sử ta mở rộng khe của nguồn trong mặt phẳng vuông góc với cạnh nêm . Các sóng
phẳng xuất phát từ những điểm khác nhau của ngu ồn , đến gương M1

 dưới những góc tới i

trong khoảng i0 
2

  va ø i0+
2





Các mặt đẳng cuờng độ cách  nhau


2

và mặt phẳng có bậc giao  thoa bằng 0 đi qua cạnh

nêm. Phương của chúng nghiêng một góc i+ , phụ thuộc vào i.
Mặt phẳng định xứ đi qua cạnh nêm và rất gần các gương.

I = 2 I0 { 1 + cos 

2  2 ( x cos(i + ) + y sin(i + )  }

Để I ít phụ thuộc vào góc tới i : 0,0 



ii
i

I  tại lân cận i0.

  x sin(i0 + ) + y cos(i0 + ) = 0
đây là phương trình của mặt phẳng đi qua cạnh nêm và vuông góc với phương của các mặt
phẳng giao thoa.
Với một  nguồn rất rộng , độ tương phản trên mặt phẳng định xứ ở gần 1 đối với hiệu quang
lộ nhỏ, tức là M1

 rất gần M2 và ở lân cận cạnh nêm.
 Các tia giao thoa với nhau tại  một điểm trên mặt định xứ , xuất phát từ cùng một tia tới
 Chiều dài kết hợp không gian của giao  t hoa kế Michelson ở chế độ nêm không khí
là không vô hạn: số vân quan sát được phụ thuo äc vào góc mở của chùm tia .

3) Các vân cùng độ dày:
Xem như màn quan sát là liên hiệp với M 2 qua một thấu kính . Xét trường hợp các tia  tới
vuông góc với M1



m a øn

 = IJ + ( JP)2  ( IP )1 = IJ   ( JP)2   ( JP)1  IJ 
( JP)1  = ( JP)2

  = 2 IJ = 2 e(x)
  chỉ phụ thuộc bề dày e(x) của nêm không khí .
Các đường thẳng cuờng độ là  các vân cùng độ dày , song song với cạnh của nêm không khí .
Chúng không phụ thuộc vào vị trí của nguồn.
Các vân bậc p :  = p = 2ex = 2  x
 p = 0 : trên cạnh nêm .

Khoảng cách giữa các vân : i =


2

Khi dịch chuyển gương M 1 mà không thay đổi phương của nó
- Khoảng cách vân không thay đổi và các vân dịc h chuyển không bị biến dạng .



- Vị trí của một vân có bậc đã cho chỉ phụ thuộc bề dày của nêm không khí , tức là
phụ thuộc vào khoảng cách tới cạnh nêm.

V. Tính kết hợp không gian

Khi một hệ giao thoa được chiếu sáng bằng một nguồn điểm, sự giao thoa tồn  tại trong cả
trường giao thoa: được gọ i là giao thoa không định xứ .
Nếu nguồn là nguồn rộng , ta phân biệt hai trường hợp:

- Độ tương phản của các vân giảm ở mọi nơi : giao thoa không định xứ .
- Độ tương phản giảm ở mọi nơi , nhưng giảm rất ít trên một mặt đặc biệt phụ thuộc

vào hệ giao thoa và vào vị trí tương đối  của nguồn đối với hệ : giao thoa định xứ
trên mặt định xứ.

Thực tế :
- Một mặt như vậy chỉ tồn tại ở hệ giao thoa chia biên độ .
- Mặt đó được xác định bởi tập hợp các điểm cắt nhau của hay tia ló xuất phát từ cùng một tia

tới phát ra từ một điểm trung tâm của nguồn .

Nhắc lại : chiều dài của tính kết hợp không gian :
- Hữu hạn đối với giao thoa kế Michel son ở chế độ nêm không khí .
- Vô hạn đối với giao thoa kế Michelson ở chế độ bản mỏng.

• Chúng tôi đã dịch được một số chương của
một số khóa học thuộc chương trình học
liệu mở của hai trường đại học nổi tiếng thế
giới MIT và Yale.

• Chi tiết xin xem tại:
• http://mientayvn.com/OCW/MIT/Vat_li. html
• http://mientayvn.com/OCW/YALE/Ki_thuat_

y_sinh.html


